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Đánh giá mức độ tồn lưu và sự biến đổi của HCH trong đất  

tại hà nội và bắc ninh 
                                 

Ts. Vũ Đức Toàn 

Khoa Môi trường, trường Đại học Thuỷ Lợi  

 

Tóm tắt: Một số đồng phân điển hình của HCH (α, β, γ và δ-HCH) được lựa chọn để phân tích 

trong các mẫu đất tại Hà Nội và Bắc Ninh. Các mẫu được lấy tại khu vực nông nghiệp đồng thời 

được lấy ngẫu nhiên tại các khu đô thị và công nghiệp nhằm đại diện cho khu vực nghiên cứu. Kết 

quả thu được cho thấy, nồng độ của HCH tổng nằm trong khoảng từ <0,05 đến 20,57 ng g-1. Nhìn 

chung, HCH phân bố trong đất tại Hà Nội và Bắc Ninh ở mức thấp (nồng độ trung bình < 12 ng g-

1). Tuy nhiên, việc tìm thấy chất nghiên cứu trong phần lớn các mẫu đất (76 mẫu/tổng số 100 mẫu) 

là rất đáng chú ý. Đánh giá về phần trăm các đồng phân điển hình của HCH chỉ ra ít có nguồn « 

nhiễm HCH bổ sung. HCH kỹ thuật là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu so với lindan trong quá khứ. 

Từ khoá: Tồn lưu, HCH.  

 
1. Đặt vấn đề 

¤ nhiễm môi trường hiện đang là vấn đề 
được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh 

những chất thải dễ nhận diện, gây ô nhiễm môi 
trường với thải lượng lớn bắt nguồn từ rác thải 

đô thị, nước thải công nghiệp, khí thải giao 
thông... còn có những chất ở thải lượng nhỏ hơn 

nhưng tác hại đến con người thì không kém 
phần nghiêm trọng. Một trong số đó là 

hexacloroxyclohexan (HCH), chất bảo vệ thực 
vật thuộc nhóm các chất hữu cơ ô nhiễm khó 

phân hủy (Persistent organic pollutant, POP). 
HCH có tám đồng phân không gian với công 

thức phân tử là C6H6Cl6. HCH đã từng được sử 
dụng làm thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc 

diệt muỗi. Sản phẩm HCH gồm hai loại: HCH 
kỹ thuật và linđan. HCH kỹ thuật được sản xuất 
ở dạng rắn gồm 60 ­ 70% ΑƯHCH, 5 ­ 12% β­

HCH, 10 ­ 15% γ­HCH, 6 ­ 10% δ­HCH, và 3 ­ 
4% ΕƯHCH. Trong khi đó, linđan chứa chủ yếu 

là γ-HCH (>99% γ-HCH) thu được từ việc tinh 

chế HCH kỹ thuật. Theo báo cáo của Li và các 
cộng sự [5], danh sách mười nước sử dụng HCH 

kỹ thuật nhiều nhất trên thế giới trong khoảng 
thời gian từ năm 1948 đến năm 1997 được trình 

bày trong bảng 1.  

Bảng 1. Lượng HCH kỹ thuật sử dụng tại một 
số nước trên thế giới 

Thứ 

tự 

Nước Khối lượng sử 

dụng (tấn.103) 

1 Trung Quốc 4464 

2 ấn Độ 1057 

3 Liên Xô cũ 693 

4 Pháp 520 

5 Ai Cập 479 

6 Nhật 400 

7 Mỹ 343 

8 Đức 142 

9 Tây Ban Nha 133 

10 Mªhic« 132 

Cũng như các nhóm chất thuộc họ POP, sau 

một thời gian sử dụng, các nhà khoa học mới 
phát hiện ra độc tính của HCH và nhóm chất này 

sau đó đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước. HCH có 
tính độc cao, gây kích thích ở hệ thống thần 

kinh trung ương. Nhiễm độc cấp tính HCH sẽ 
gây triệu chứng mất trí nhớ, giảm hoạt động của 

dây thần kinh, co giật, khó thở, phù phổi và 
viêm da. Hiệp hội nghiên cứu ung thư thế giới 
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đã xác nhận khả năng gây ung thư của γ-HCH 

trên động vật thí nghiệm. Tuy nhiên chưa có 

bằng chứng rõ rệt về khả năng gây ung thư của 

γ-HCH trên con người. HCH có khả năng tích 

lũy sinh học cao, tồn lưu lâu trong môi trường và 

có thể lan truyền đến vùng xa so với nguồn thải. 

ClCl

ClCl

ClCl ClCl ClCl

ClCl

ClCl

ClCl
ClCl

ClCl ClCl

ClCl -HCH -HCH -HCH-HCH  

Hình 1. Công thức cấu tạo của γ-HCH (a) và -HCH (b) 

 
Tại Việt Nam, HCH đã từng được người nông 

dân sử dụng với tên gọi “thuốc trừ sâu 666”. 

Sản phẩm này được dùng ở các vùng nông 
nghiệp với lượng lớn, trước khi bị cấm sử dụng 

và nhập khẩu vào năm 1994. Tuy thời điểm cấm 
sử dụng đã hơn một thập kỉ nhưng tồn lưu của 

HCH trong đất, trên đồng ruộng và nhất là tại 
các kho chứa thuốc trừ sâu cũ vẫn gây nhiều ảnh 

hưởng xấu đến con người. Tồn dư của HCH 
trong đất đã được tìm thấy ở phạm vi rộng tại 

nhiều tỉnh thành của Việt Nam như thành phố 
Hồ Chí Minh, Sông Bé, Tây Ninh, Huế, Quảng 

Trị, Hưng Yên, Phú Thọ [16]. Bài báo này giới 
thiệu kết quả nghiên cứu của chúng tôi về mức 

độ tồn lưu và sự biến đổi của HCH trong đất tại 
Hà Nội và Bắc Ninh nhằm góp phần vào việc 

đánh giá hiện trạng và bảo vệ môi trường tại các 
vùng của Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp lấy mẫu 

Một trăm mẫu đất được lấy tại một số khu 
vực thuộc tỉnh Bắc Ninh (Từ Sơn, Tiên Du, Yên 

Phong, thành phố Bắc Ninh) và thành phố Hà 
Nội (Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, 

Thành Trì, nội thành Hà Nội). Các mẫu được lấy 
xung quanh những vùng nông nghiệp đồng thời 

được lấy ngẫu nhiên tại các vùng có hoạt động 
đô thị và hoạt động công nghiệp để so sánh và 

có đánh giá tổng quát về mức độ tồn lưu của 
HCH tại khu vực nghiên cứu. Các mẫu đất được 

lấy, bảo quản, vận chuyển và xử lý sơ bộ trong 

phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) gồm TCVN 4046 - 85 (phương pháp 

lấy mẫu đất trong khu vực nông nghiệp), TCVN 
4047 - 85 (đất trồng trọt - phương pháp chuẩn bị 

đất để phân tích), TCVN 5297 – 1995 (chất 
lượng đất - cách lấy mẫu - các yêu cầu chung), 

TCVN 6857 - 2001 (chất lượng đất - phương 
pháp đơn giản để mô tả đất) và tiêu chuẩn của 

Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế (ISO 10381-5:2005: 
chất lượng đất – lấy mẫu – phần 5. Hướng dẫn 

trình tự khảo sát sự ô nhiễm đất ở các khu đất đô 
thị và công nghiệp) ([3],[11],[12],[13],[14]).  

Tại mỗi địa điểm, mẫu đất được đều là mẫu 
trộn gồm năm mẫu thành phần, trong đó bốn 

mẫu được lấy tại bốn góc của một hình vuông 
(10 x 10 m2) và mẫu còn lại được lấy ở giao 

điểm của hai đường chéo. Độ sâu lấy mẫu là 5 
cm đất bề mặt. Các mẫu đất được trộn đều, phơi 

khô ở nhiệt độ phòng rồi cho qua rây có cỡ lỗ 1 
mm. Mẫu đất sau khi xử lý sơ bộ được bảo quản 

ở 4oC. Các mẫu được vận chuyển và phân tích 
tại phòng thí nghiệm của khoa Hoá, trường Đại 

học Khoa học ứng dụng Basel, Thuỵ Sỹ.  
2.2. Phương pháp phân tích 

Các đồng phân điển hình, chiếm thành phần 
chủ yếu trong các thương phẩm của HCH (�-

HCH, β­HCH, γ­HCH và δ­HCH) được phân 
tích theo phương pháp của Tanabe và các cộng 

sự thuộc trường Đại học Ehime, Nhật Bản. 
Phương pháp phân tích sử dụng đã được công bố 

và áp dụng trên nhiều công trình và tạp chí có uy 

                        (a)                         (b)    
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tín quốc tế. Các hoá chất sử dụng đều thuộc loại 
tinh khiết phân tích và được mua từ công ty 

Fluka của Thuỵ Sỹ.  
Việc xác định nồng độ HCH được thực hiện 

trên thiết bị sắc ký khí (ký hiệu Varian Star 
3400Cx) kết nối khối phổ (ký hiệu Varian 

Saturn 2000) có trang bị bộ bơm mẫu tự động 
(ký hiệu Varian 8200Cx). Cột sắc ký mao quản 

sử dụng, ký hiệu SPB-5 (5% Phenyl/95% 
Dimethyl Polysiloxan), có chiều dài 30 m, 

đường kính trong 0,32 mm và chiều dầy lớp 
màng là 0,25 mm. Chất chuẩn chứa các chất α­

HCH, ΒƯHCH, ΓƯHCH và ΔƯHCH với nồng độ 
200 ng/ml được mua từ công ty Supelco của Đức.  

Nồng độ của các đồng phân HCH được xác 
định theo phương pháp chuẩn ngoại, sử dụng 

diện tích pic sắc ký để tính toán. Đường chuẩn 
gồm sáu điểm với mỗi chất phân tích được xây 

dựng bằng cách sử dụng các dung dịch pha 
loãng từ dung dịch chuẩn và đều có hệ số tuyến 

tính lớn hơn 0,99. Nồng độ HCH tổng là tổng 
nồng độ của các đồng phân α, β, γ và ΔƯHCH.  

Hiệu suất thu hồi được xác định bằng các 
mẫu thêm, chuẩn bị theo phương pháp đã công 

bố của Mehmet Emin Aydin và các cộng sự [1]. 
Chất chuẩn của α­HCH, β­HCH, γ­HCH, δ­

HCH, được đưa vào mẫu thêm để đạt nồng độ 
40 ng g-1 cho mỗi chất. Hiệu suất thu hồi của các 

chất trên từ việc phân tích mẫu thêm cho kết quả 
trong khoảng từ 80% đến 98%. Giới hạn phát 

hiện của phương pháp là 0,05 ng g-1 khối lượng 
khô với α­HCH, β­HCH, γ­HCH và δ­HCH. 

Một mẫu trắng được phân tích với mỗi loạt năm 
mẫu đất và đều không phát hiện thấy nồng độ 

chất nghiên cứu. Số mẫu lặp được phân tích 
bằng 10% số mẫu đất và độ lệch chuẩn của các 

mẫu lặp đều nhỏ hơn 15%. Các nồng độ tính 
toán được tính trên khối lượng khô của mẫu đất. 

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Mức độ tồn lưu của HCH 

Tại Hà Nội, HCH được phát hiện thấy ở 47 
mẫu trên tổng số 60 mẫu. Nồng độ HCH tổng 

trong các mẫu đất tại khu vực nông nghiệp của 
Hà Nội nằm trong khoảng từ <0,05 đến 20,57 ng 

g-1 (giá trị trung bình 8,03 ± 3,55 ng g-1), trong 
khi tại khu vực công nghiệp và đô thị nằm trong 

khoảng <0,05 đến 7,75 ng g-1 (giá trị trung bình 
3,23 ± 2,85 ng g-1). Nồng độ của γ -HCH  trong 

các mẫu đất thấp hơn nhiều lần so với hàm 
lượng tối đa cho phép theo TCVN 5941-1995 (γ 

-HCH < 100 ng g-1) [10]. Hiện tại, chưa có tiêu 
chuẩn về hàm lượng tối đa cho phép của HCH 

tổng. Tại Bắc Ninh, HCH được tìm thấy ở 29 
trên tổng số 40 mẫu. Nồng độ HCH tổng tại khu 

vực nông nghiệp nằm trong khoảng từ <0,05 đến 
9,54 ng g-1 (giá trị trung bình 7,38 ± 2,17 ng g-1). 

Tại các thị trấn và làng nghề, nồng độ HCH tổng 
nằm trong khoảng từ <0,05 đến 5,86 (giá trị 

trung bình 1,58 ± 2,18 ng g-1). Có thể thấy mức 
độ tồn lưu của HCH tại Bắc Ninh tương tự như 

tại Hà Nội. Nguồn ô nhiễm HCH tại các vùng 
hoạt động nông nghiệp bắt nguồn từ việc sử 

dụng chất này làm thuốc trừ sâu với lượng lớn 
trong quá khứ, trong khi tại các đô thị và thị 

trấn, nguồn ô nhiễm HCH bắt nguồn từ việc sử 
dụng chất này làm thuốc diệt muỗi. Ngoài ra, 

HCH có thể bay hơi từ khu vực nông nghiệp, lan 
truyền theo đường không khí rồi lắng đọng đến 

khu vực đô thị. So với các vùng khác trên thế 
giới, lượng tồn lưu của HCH tổng trong mẫu đất 

tại Hà Nội và Bắc Ninh lớn hơn tại vùng Thượng 
Hải, Trung Quốc (<0,03 – 2,4 ng g-1) nhưng thấp 

hơn Bắc Kinh (1,36 – 56,61 ng g-1) và Tanzania 
(<0,1 – 59 ng g-1) ([4], [8]).  

Phân bố nồng độ trung bình của HCH tổng 
được trình bày trong hình 2. Các vùng Từ Liêm, 

Thanh Trì, Tiên Du có tồn lưu HCH tổng lớn 
hơn so với các địa điểm nghiên cứu khác. Nhìn 

chung, HCH tổng phân bố tại các điểm với nồng 
độ thấp (nồng độ trung bình < 12 ng g-1). HCH 

là chất có khả năng tồn lưu lâu trong môi 
trường, tích tụ trong chuỗi thức ăn và sau đó 

xâm nhập vào cơ thể người. Do đó, mặc dù nồng 
độ HCH tổng trong các mẫu đất là thấp, sự có 

mặt của chúng trong phần lớn các mẫu nghiên 
cứu (76 mẫu / tổng số 100 mẫu) tại hầu hết khu 

vực đô thị và nông nghiệp của Hà Nội và Bắc 
Ninh là rất đáng lo ngại.  
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Hình 2. Phân bố nồng độ của HCH tổng tại khu vực nghiên cứu 

(*): giá trị độ lệch chuẩn của tập mẫu tại từng vùng  

 

Bên cạnh việc tồn lưu trong đất, HCH cũng 

đã xâm nhập vào cơ thể người và các thành 

phần môi trường khác tại Hà Nội. Theo kết quả 

phân tích năm 1997 của Đặng Đức Nhận và các 

cộng sự, nồng độ HCH tổng trong trầm tích tại 

các kênh trong khu vực trung tâm và các vùng 

ngoại ô của Hà Nội nằm trong khoảng từ 0,1 

đến 3,1 ng g-1 khối lượng khô [9]. Với môi 

trường nước mặt, nghiên cứu Đặng Quang 

Hưng và cộng sự năm 1999 [2] đã tìm thấy 

HCH tại bốn hồ trong nội thành Hà Nội cũng 

như sáu kênh và hai khu vực gần sông với nồng 

độ trung bình là 5,07 ± 6,88 ng l-1. Ngoài ra, β­

HCH cũng được tìm thấy trong mẫu sữa của 42 

người tại Hà Nội với giá trị nồng độ trung bình 

là 58 ng g-1 [7]. Rõ ràng đã có sự tồn lưu ở 

phạm vi rộng của HCH trong nhiều thành phần 

môi trường tại Hà Nội. 

3.2. Biến đổi của HCH trong đất 

Trong môi trường đất, HCH bị biến đổi dưới 

tác dụng của vi sinh vật thành các clophenol. 

Khi đó, phần trăm của các đồng phân HCH so 

với HCH tổng trong cùng điều kiện tác động của 

môi trường sẽ thay đổi so với khi còn ở trong 

các thương phẩm. ΓƯHCH có thể chuyển hoá 

thành ΑƯHCH, sau đó từ ΑƯHCH thành ΒƯHCH. 

Quá trình trên, cùng với tương quan về độ bền 

vững của các đồng phân HCH trong môi trường 

sẽ ảnh hưởng đến phần trăm của từng chất so với 

HCH tổng. Thông qua việc đánh giá phần trăm 

của từng đồng phân HCH trong mẫu đất, có thể 

thu được các kết quả về sự biến đổi của HCH, 

thời gian xâm nhập vào đất và loại thương phẩm 

HCH đã sử dụng tại khu vực nghiên cứu. 

Kết quả phân tích mẫu đất cho thấy, phần 

trăm trung bình của các đồng phân HCH so với 

HCH tổng trong các mẫu đất tại Hà Nội giảm 

theo trật tự ΒƯHCH (42,8%) > ΑƯHCH (39,7%) 

> ΓƯHCH (10,9%) > δ–HCH (6,6%). Các mẫu 

đất tại Bắc Ninh cũng cho kết quả tương tự với 

sự chênh lệnh nhỏ (ΒƯHCH 44,4% > ΑƯHCH 

37,9% > γ­HCH 9,4% > δ­HCH 8,3%). Cã thÓ 

thấy thành phần của các đồng phân HCH tại hai 

khu vực trên là tương đối giống nhau. 

Nồng độ trung bình của HCH tổng (ng g
-1

)

0

6

12

Từ Sơn Tiên Du Thành

phố Bắc

Ninh 

Yên

Phong

Sóc Sơn Đông

Anh

Gia Lâm Nội thành

Hà Nội

Từ Liêm Thanh

Trì

(2,98) * 

(0,55)  

(0,97) 

(0,88) (1,65) (1,59) (1,05) 

(3,19) (10,45) 

(0,86) 
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        Hình 3. Phần trăm trung bình của các đồng phân HCH tại từng vùng nghiên cứu 

 
Trong các đồng phân HCH, ΒƯHCH có độ 

hoà tan trong nước và áp suất hơi bão hoà thấp 

nhất, tương đối bền với sự phân huỷ của vi sinh 
vật. Đây là đồng phân HCH bền nhất. Bên cạnh 

đó, sự chuyển hoá trong môi trường từ ΓƯHCH 
thành ΑƯHCH và từ ΑƯHCH thành ΒƯHCH là 

thuận lợi về mặt năng lượng. Hệ quả là khi HCH 
tồn lưu lâu trong môi trường, lượng β-HCH 

trong đất sẽ nhiều hơn các đồng phân khác. Từ 
việc so sánh phần trăm các đồng phân HCH 

trong HCH kỹ thuật và trong các mẫu đất, có thể 
rút ra kết luận, sự trội hơn về phần trăm của β­

HCH phản ánh nguồn ô nhiễm HCH đã có từ lâu 
và ít có nguồn thải bổ sung trong thời gian gần 

đây. Nếu có nguồn HCH nhập lậu và được sử 
dụng tại Hà Nội và Bắc Ninh thì cũng sẽ là 

không đáng kể và không ảnh hưởng lớn đến tồn 
dư của chất này trong đất. 

Từ tỷ số phần trăm của ΑƯHCH/ΓƯHCH 
trong các mẫu đất có thể xác định nguồn HCH 

nào gây ô nhiễm môi trường. Tỷ số ΑƯHCH/ΓƯ
HCH thấp (<1) tương ứng với việc sử dụng 

linđan là chủ yếu. Sự xuất hiện ΑƯHCH tại các 
vùng đất đã từng có sự sử dụng linđan là do γ­

HCH chuyển hoá thành. Trong khi đó, tỷ số α­
HCH/γ-HCH cao (>1) tương ứng với việc sử 

dụng HCH kỹ thuật là chính trong quá khứ. 
Kết quả nghiên cứu của McConell và các cộng 

sự [6] chỉ ra, tại các vùng sử dụng linđan là 
chủ yếu, tỷ số ΑƯHCH/ΓƯHCH nằm trong 

khoảng từ 0,2 đến 1. Trong khi đó, ở các vùng 
sử dụng HCH kỹ thuật là chủ yếu, tỷ số α­

HCH/ΓƯHCH nằm trong khoảng từ 4 đến 15.   
Tỷ số ΑƯHCH/ ΓƯHCH thu được từ các mẫu 

đất tại Hà Nội và Bắc Ninh lần lượt nằm trong 
khoảng từ 2,7 đến 4,6 (giá trị trung bình 3,7) 

và từ 3,1 đến 7,1 (giá trị trung bình 4,2). Kết 
quả này nói lên HCH kỹ thuật là nguồn « 

nhiễm chính tại khu vực nghiên cứu so với 
linđan. Trung Quốc có lượng HCH kỹ thuật sử 

dụng lớn nhất thế giới với 4464.103 tấn [5]. 
Tình hình nhập lậu thuốc trừ sâu từ Trung 

Quốc sang Việt Nam theo đường biên giới là 
phổ biến trong nhiều năm. Do vậy, khả năng 

HCH kỹ thuật nhập lậu sang Việt Nam là hoàn 
toàn có thể. Theo điều tra năm 2001 của Đặng 

Đức Nhận và các cộng sự  về tồn lưu HCH 
trong trầm tích tại một số kênh của Hà Nội, tỷ 
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lệ các đồng phân ΒƯHCH, ΑƯHCH và ΓƯHCH 
trong các mẫu tương tự với tỷ lệ trong HCH kỹ 

thuật [9]. Do vậy, khả năng HCH kỹ thuật là 
nguồn chính, gây ra tồn dư HCH trong trầm 

tích tại các kênh đã khảo sát. Điều đó là tương 
tự với kết luận thu được từ các mẫu đất đã 

phân tích tại Hà Nội. 
4. Kết luận 

Tóm lại, từ kết quả phân tích mẫu tại Hà 
Nội và Bắc Ninh có thể khẳng định, HCH đã 

xâm nhập vào môi trường đất tại hai vùng trên 
ở phạm vi rộng. HCH kỹ thuật là nguồn gây « 

nhiễm chủ yếu so với lindan trong quá khứ. 
Nhìn chung, HCH phân bố trong đất tại khu 

vực nghiên cứu với nồng độ thấp. Đánh giá về 
phần trăm của các đồng phân điển hình của 

HCH cho thấy ít có nguồn ô nhiễm HCH bổ 
sung. Tuy nhiên, việc tìm thấy chất nghiên cứu 

trong phần lớn các mẫu đất là rất đáng chú ý. 
Theo ý kiến của chúng tôi, nên có các phân 

tích xác định tồn dư của chúng trong các năm 
tiếp theo, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện 

pháp quản lý nhằm ngăn ngừa các nguồn « 
nhiễm HCH bổ sung vào môi trường. 
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Abstract 

Residue and behavior of HCH from surface soils  

in Hanoi and BacNinh 

         
Selected HCH isomer residues (α, β, γ and δ-HCH) were analyzed in the soil samples of 

Hanoi and Bacninh. The soil samples were collected from agriculture areas as well as from 
urban and industrial areas with an attempt to get them evenly distributed over selected regions. 

Results show that total HCH concentrations ranged from <0,05 to 20,57 ng g-1. In general, the 
distributions of low level contamination of ΣHCH from Hanoi and Bacninh are displayed (mean 

concentration < 12 ng g-1). However, the HCH presence in the most soil samples (76/100 samples) 
is remarkable. Assessment of HCH isomeric percentages indicated that there is little recent input of 

HCH. Technical HCH was the main source of HCH contamination in comparison with lindan in the 
past. 

Keywords: Residue, HCH. 
 

 

 


